	UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP  9 THCS

Môn Sinh học

1.Yêu cầu chung:
- Giới hạn chương trình: Theo khung phân phối chương trình tính đến trước thời điểm thi 01 tuần (dự kiến ngày thi từ 20-25/3)

- Không ra đề vào nội dung giảm tải.

- Đề thi đảm bảo chính xác, khoa học, phân hóa được trình độ học sinh, chọn được học sinh có năng khiếu.
- Không sao chép y nguyên những câu hỏi, đề thi đã có ở bất cứ đâu.

- Thời gian làm bài: 150 phút

- Quy định về đề thi, hướng dẫn chấm, thể thức văn bản, kí hiệu mã đề, cách ghi tên file, nộp đề và các quy định khác: Xem trong công văn hướng dẫn triển khai xây dựng ngân hàng đề.
2. Cấu trúc đề thi. 

 Đề thi gồm 07 câu. Mỗi câu hỏi không quá 2 điểm; 

	TT
	Nội dung
	Số câu
	Loại câu hỏi

	1
	Chương I. Các thí nghiệm của Menđen
	2
	1 câu lý thuyết; 1 bài tập.

	2
	Chương II. Nhiễm sắc thể
	1
	Lý thuyết 

(hoặc lý thuyết và bài bài tập)

	3
	Chương III. ADN và Gen
	1
	Lý thuyết 

(hoặc lý thuyết và bài bài tập)

	4
	Chương IV. Biến dị; Chương V. Di truyền học người;  Chương VI. Ứng dụng di truyền học.
	2
	Lý thuyết 

(hoặc lý thuyết và bài bài tập)

	5
	Sinh vật và môi trường 
	1
	Lý thuyết 

(hoặc lý thuyết và bài bài tập)


      Các quy định khác: 
1. Yêu cầu về cấp độ tự duy trong cấu trúc đề thi: 

Trong mỗi câu hỏi thuộc các nội dung cụ thể nêu trên, cần phải khai thác đủ cả hai nhóm cấp độ tư duy: Nhóm thấp ( nhận biết, thông hiểu), nhóm cao (vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp dộ cao). 

2. Yêu cầu về phần bài tập trong cấu trúc đề thi:
1. Chương I. Các thí nghiệm của Menđen: Phần bài tập là bắt buộc.

2. Chương II. Nhiễm sắc thể: Có thể không có phần bài tập hoặc có cả phần lý thuyết và bài tập trong cùng một câu (Ví dụ: Câu 3a. Lý thuyết, Câu 3b. Bài tập).  

3. Chương III. ADN và Gen; Chương IV. Biến dị; Chương V. Di truyền học người;  Chương VI. Ứng dụng di truyền học; Sinh vật và môi trường: Yêu cầu về phần bài tập như đối với Chương II. Nhiễm sắc thể.
            4. Bài tập không yêu cầu cao về kỹ năng giải toán, tính số liệu.

3. Yêu cầu về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

Trong đề thi có 02 câu trong số 07 câu được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014
	
	                 KT.GIÁM ĐỐC
                 PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

               Nguyễn Thị Hiền




	Sở giáo dục và đào tạo 

Hải dương
	Kỳ Thi chọn học sinh giỏi tỉnh

Lớp 9 - THCS năm học 2009 - 2010

	
Đề chính thức
	Môn thi: Sinh học
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/3/2010
Đề thi gồm: 01 trang


Câu 1 (1.5 điểm):

Cho 2 loài sinh vật, loài thứ nhất có kiểu gen AaBb, loài thứ hai có kiểu gen 
[image: image1.wmf]AB

ab

(chỉ xét trong trường hợp không có đột biến và hoán vị gen)
a. Nêu đặc điểm chung và riêng về kiểu gen của hai loài đó.

b. Làm thế nào để nhận biết được hai kiểu gen nói trên?
Câu 2 (2.0 điểm): 
a. Nêu cơ chế duy trì sự ổn định bộ NST 2n của loài sinh sản hữu tính.

b. ở ruồi giấm: Cặp NST số 1 và 3 mỗi cặp chứa một cặp gen dị hợp, cặp NST số 2 chứa hai cặp gen dị hợp, cặp số 4 là cặp NST giới tính.

- Viết kí hiệu bộ NST của ruồi giấm cái. 

- Khi giảm phân bình thường, không có hiện tượng trao đổi đoạn có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Viết kí hiệu của các giao tử đó. 

Câu 3 (1.5 điểm): 
a. Hãy viết tên của phân tử là bản sao của gen cấu trúc và phân tử mang đơn phân cấu tạo nên prôtêin?

b. So sánh hai phân tử đó về cấu trúc và chức năng.

Câu 4 (1.0 điểm): 
Phân biệt thể đa bội với thể dị bội? Làm thế nào để nhận biết được thể đa bội?

Câu 5 (1.0 điểm): 
Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để làm giống? ở nước ta lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào là phổ biến? Cho 1 ví dụ minh họa.
Câu 6 (1.5 điểm):

a. Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.
b. Phân biệt quần thể với quần xã.

Câu 7 (1.5 điểm): 
Từ một phép lai giữa hai cây người ta thu được:

- 250 cây thân cao, quả đỏ.

- 248 cây thân cao, quả vàng.

- 251 cây thân thấp, quả đỏ.

- 249 cây thân thấp, quả vàng.

Biết mỗi gen quy định một tính trạng và thân cao, quả đỏ là hai tính trạng trội.. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai.
…………….. Hết …………….

Họ và tên thí sinh:…………………………….. Số báo danh:……………………..

Chữ ký giám thị 1:…………………………….. Chữ ký giám thị 2:………………
Hướng dẫn chấm  thi HSG tỉnh - môn sinh lớp 9

Năm học 2009 – 2010
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1

1.5 ®
	a. Đặc điểm chung
	

	
	- Đều là 2 cặp gen dị hợp, đều là cơ thể lưỡng bội, có ưu thế lai cao, tính di truyền không ổn định,

- Có tính phổ biến trong tự nhiên, có khả năng tạo nhiều loại biến dị  qua con đường sinh sản
	0.25



	
	* Đặc điểm riêng

Kiểu gen AaBb

Kiểu gen 
[image: image2.wmf]AB

ab


- 2 cặp gen dị hợp tồn tại trên 2 cặp NST khác nhau, phân ly độc lập, tổ hợp tự do

- 2 cặp gen cùng tồn tại trên 1 NST trong nhóm gen liên kết, phân ly phụ thuộc vào nhau

- Tạo nên 4 loại giao tử có tỉ lệ  1AB : 1Ab : 1aB :1 ab

- Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. 

- Tạo nên 2 loại giao tử có tỉ lệ  1AB :1 ab

- Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.


	0.25

0.25

	
	b. Để nhận biết hai kiểu gen nói trên dùng 2 phương pháp sau:

- Cho tự thụ phấn ở thực vật (hay giao phối gần ở động vật) đối với từng kiểu gen rồi căn cứ vào kết quả ở đời con lai: 

      Nếu kết quả tạo 16 tổ hợp, 9 kiểu gen, 4 KH thì KG là AaBb.

      Nếu kết quả tạo 4 tổ hợp, 3 kiểu gen, 2 KH thì KG là 
[image: image3.wmf]AB

ab

.
	0.25

0.25

	
	- Cho các cá thể đó lai phân tích 

      Nếu kết quả cho tỉ lệ KH 1:1:1:1 thì KG là AaBb

      Nếu kết quả cho tỉ lệ KH 1:1 thì KG là 
[image: image4.wmf]AB

ab


	0.25



	Câu 2

2.0 ®
	a. Cơ chế duy trì sự ổn định bộ NST 2n của loài sinh sản hữu tính gồm nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

- Nguyên phân: Là sự sao chép chính xác bộ NST 2n của loài qua các thế hệ tế bào.
	0.25

	
	- Giảm phân: Bộ NST giảm đi 1 nửa trong các giao tử (n NST) 

- Thụ tinh: Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 2 giao tử mang n NST tạo thành hợp tử chứa 2n NST, bộ NST 2n của loài được khôi phục lại
	0.25

0.25



	
	b. Kí hiệu bộ NST của ruồi giấm cái :  

            Aa
[image: image5.wmf]BD

bd

EeXX hoặc Aa
[image: image6.wmf]Bd

bD

EeXX
	0.5

	
	- Giảm phân bình thường cho 2n = 23 = 8 loại giao tử
	0.25

	
	- Kiểu gen Aa
[image: image7.wmf]BD

bd

EeXX cho 8 loại giao tử:

ABDEX, ABDeX, AbdEX, AbdeX, aBDEX, aBDeX, abdEX, abdeX

- Kiểu gen Aa
[image: image8.wmf]Bd

bD

EeXX cho 8 loại giao tử:

 ABdEX, ABdeX, AbDEX, AbDeX, aBdEX, aBdeX, abDEX, abDeX
	0.25

0.25

	Câu 3

1.5đ
Cấu tạo

Chức năng
	a. Tên của phân tử là bản sao của gen cấu trúc là ARN thông tin (mARN)

Phân tử mang đơn phân cấu tạo nên prôtêin là ARN vận chuyển 

(tARN).
	0.25

0.25

	
	b. So sánh hai phân tử mARN và tARN về cấu trúc và chức năng

* Giống nhau:

- Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân là các rinuclêotit. Mỗi đơn phân gồm 3 thành phần: 1phân tử H3PO4, 1phân tử đường C5H10O5, 1 trong 4 loại rinu: A, U, G, X. Chỉ có 1 mạch đơn.

- Đêu tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin.

* Khác nhau
	0.25

0.25

	
	mARN

tARN

- Phân tử dài hơn, chỉ có cấu trúc bậc 1 gồm 1 mạch đơn.

- Phân tử ngắn hơn, có thể tự xoắn thành cấu trúc bậc cao hơn có các thùy tròn. Có liên kết hiđrô.

- Mang các bộ 3 mã sao chứa thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền

- Mang bộ 3 đối mã, vận chuyển  aa


	0.25

0.25



	Câu 4

1.0đ
	Phân biệt thể đa bội và thể dị bội 

Thể dị bội

Thể đa bội

- Thay đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hay 1 số cặp NST nào đó theo hướng tăng hay giảm như: 2n-1. 2n+1, 2n-2…

- Tế bào có số NST luôn tăng theo bội số của n và lớn hơn 2n như 3n, 4n, 5n…

- Thay đổi kiểu hình ở 1 số bộ phận nào đó trên cơ thể, thường gây ra các bệnh hiểm nghèo.

- Thực vật đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng mạnh, và chống chịu tốt với ĐK môi trường


	0.25

0.25



	
	* Có thể nhận biết được thể đa bội bằng mắt thường qua các dấu hiệu hình thái, sinh lí của cơ thể, đa bội thường có kích thước tế bào to, các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn dạng lưỡng bội.

- Làm tiêu bản, đếm số lượng bộ NST của loài.
	0.25

0.25

	Câu 5

1.0đ
	* Lai kinh tế là phép lai cho giao phối giữa các vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau thu được con lai F1 rồi đưa vào sản xuất để thu sản phẩm, không dùng nó làm giống.
	0.25

	
	- Không dùng con lai kinh tế để làm giống vì khi giao phối giữa 2 bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau thì con lai F​1 chứa các cặp gen dị hợp và kiểu hình biểu hiện tốt nhất, nếu dùng F1 để làm giống thì ở thế hệ sau tỷ lệ dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm, cặp gen đồng hợp tăng dần trong đó có gen đồng hợp lặn gây hại. 
	0.25



	
	- ở nước ta lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức phổ biến là dùng giống cái tốt trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống nhập nội được con lai thích nghi với điều kiện khí hậu và chăn nuôi của giống mẹ và sức tăng sản của giống bố.
	0.25

	
	- Ví dụ: Lợn lai kinh tế ỉ Móng cái x Đại bạch có sức sống cao, lợn con mới đẻ đã nặng từ  0.7 đến 0.8 kg, tăng trọng nhanh (10 tháng tuổi đạt 80 – 100 kg), tỷ lệ thịt nạc cao hơn. 
	0.25

	Câu 6

1.5 ®
	a. Những đặc điểm của quần xã được căn cứ vào: 

- Số lượng loài đánh giá qua các chỉ số: Độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp.

- Thành phần loài đánh giá qua các chỉ số:  Loài ưu thế và loài đặc trưng.
b. Phân biệt quần thể và quần xã

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

- Tập hợp các cá thể cùng loài 

- Tập hợp các quần thể của các loài khác nhau. 
- Đơn vị cấu trúc là cá thể, có cấu trúc nhỏ hơn, mối quan hệ chủ yếu là quan hệ sinh sản và di truyền

- Đơn vị cấu trúc là quần thể, có cấu trúc lớn, mối quan hệ chủ yếu là quan hệ dinh dưỡng, cùng loài SS, khác loài không SS.

- Chiếm 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn. Không có hiện tượng khống chế sinh học

- Gồm 1 đến nhiều chuỗi thức ăn và là bộ phận chủ yếu của sinh thái. Có hiện tượng khống chế sinh học. 

- Độ đa dạng thấp, phạm vi phân bố rộng.

- Độ đa dạng cao, phạm vi phân bố rộng.


	0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 7

1.5 ®
	Quy ước: A - Thân cao, a - thân thấp

                B - Quả đỏ, b -  quả vàng

- Xét sự di truyền từng cặp tính trạng

          Cao : Thấp = (250 + 248) : (251 + 249) 
[image: image9.wmf]»

 1 : 1. Đây là kết quả phép lai phân tích. Kiểu gen của P là :  Aa   x   aa

         Đỏ : Vàng = (250 + 251) : (248 + 249) 
[image: image10.wmf]»

 1 : 1. Đây là kết quả phép lai phân tích. Kiểu gen của P là:  Bb    x   bb
	0.25

	
	- Xét sự di truyền đồng thời của 2 cặp tính trạng ở F​1

    Cao, đỏ : Thấp, vàng : Thấp, đỏ : Thấp vàng = 250 : 248 : 251 : 249  
[image: image11.wmf]»

 1 : 1 : 1 : 1
(1 cao : 1 thấp) (1 đỏ : 1 vàng) = 1: 1: 1: 1 nên hai cặp tính trạng về chiều cao thân và màu sắc quả di truyền độc lập với nhau.
	0.25

	
	- Tổ hợp 2 cặp tính trạng ta có kiểu gen và kiểu hình của P có 2 trường hợp sau:

   TH 1:  P:  AaBb (cao, đỏ)     x     aabb (thấp, vàng)

              GP: AB, Ab, aB, ab      ;        ab

              F1: 1AaBb      :      1Aabb    :     1aaBb    :    1 aabb

    Tỉ lệ KH: 1 cao, đỏ  : 1 cao, vàng  : 1 thấp, đỏ : 1 thấp, vàng
	0.25

0.25

	
	   TH 2:  P:  Aabb (cao, vàng)   x    aaBb (thấp, đỏ)

              GP:   Ab, ab           ;           aB, ab

              F1: 1AaBb     :     1Aabb    :    1aaBb    :    1 aabb

   Tỉ lệ KH: 1 cao, đỏ  : 1 cao, vàng:  1 thấp, đỏ : 1 thấp, vàng
	0.25

0.25


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

--------------------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 – THCS NĂM HỌC 2010 – 2011

----------------------------------

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian 150 phút 

Ngày thi: 27 tháng 3 năm 2011

Đề thi gồm 01 trang.


Câu 1(1điểm):

  Thế nào là biến dị tổ hợp? Tại sao các loài giao phối (Sinh sản hữu tính) lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với các loài sinh sản vô tính?

Câu 2(2điểm): 

1. Dựa vào những hiểu biết của em về quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Em hãy giải thích bản chất quy luật phân li của Menđen?

2. Tế bào sinh trứng của một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n được kí hiệu như sau: AaBbXY.

a. Kì giữa I của giảm phân có bao nhiêu cách sắp xếp các nhiễm sắc thể trên mặt phẳng xích đạo của thoi tơ vô sắc? Viết kí hiệu các cách sắp xếp đó?  

b. Tế bào sinh trứng trên có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu loại trứng?

Câu 3: (1,5điểm)

1. Nguyên tắc bổ sung là gì? Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong những cấu trúc vật chất di truyền ở cấp độ phân tử như thế nào? (biết rằng không có đột biến)

2. So sánh nguyên tắc tổng hợp ADN và ARN?

Câu 4: (1,5điểm)

 1. Thế nào là thể đa bội? Đặc điểm cơ thể đa bội? Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân, giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

 2. Cây tứ bội có kiểu gen AAaa khi tiến hành giảm phân bình thường thì có thể tạo ra các loại giao tử có tỉ lệ như thế nào?

Câu 5 (1,5 điểm)

1. Ưu thế lai là gì? Cơ sở di truyền học của hiện tượng ưu thế lai? Tại sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn  hoặc giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ liên tiếp có thể dẫn đến thoái hóa?  
2. ở quần thể ngô thế hệ xuất phát 100%  dị hợp về 2 cặp gen, tự thụ phấn bắt buộc qua 5 thế hệ liên tiếp thì tỷ lệ cây dị hợp 2 cặp gen ở thế hệ F5  là bao nhiêu? (Biết 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST thường, phân ly độc lập với nhau)

Câu 6(1,5 điểm)

1. Quần xã sinh vật là gì? Giữa các loài sinh vật trong quần xã có thể có những mối quan hệ sinh thái nào?

2. Trong một hệ sinh thái có các sinh vật sau : Cỏ, châu chấu, ếch, chuột, thỏ, rắn, cú, vi sinh vật. Theo em, cú có thể nằm trong những chuỗi thức ăn nào?

Câu 7(1điểm)

  ở cà chua, quả tròn là trội hoàn toàn so với quả bầu dục, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Lai hai giống quả tròn thu được  F1 100% quả tròn. Cho các cây F1 lai với nhau thu được F2 xuất hiện kiểu hình quả bầu dục.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P tới F1.
2. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2. 

............................Hết........................

	          Sở giáo dục và đào tạo 

hải dương
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 – THCS NĂM HỌC 2010 – 2011

đáp án và hướng dẫn chấm
MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 27 tháng 3 năm 2011




Câu 1(1điểm):

	Nội dung
	Điểm

	- Biến dị tổ hợp: Là loại biến dị do sự sắp xếp lại các đặc điểm di truyền của bố mẹ trong quá trình sinh sản, dẫn đến các thế hệ con, cháu xuất hiện kiểu hình khác với bố mẹ.

- Các loài giao phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn những loài sinh sản vô tính vì:

+ Trong  giảm  phân  có  sự  phân  li  độc  lập  và  tổ  hợp  tự  do  của  các  cặp  NST  tương  đồng  khác  nhau  khi  đi  về  hai  cực của  tế  bào  đã  tạo  ra  nhiều  loại  giao  tử  khác  nhau  về  nguồn  gốc NST.

+ Trong  thụ  tinh:  Có  sự  tổ  hợp  ngẫu  nhiên  giữa  giữa  các  giao  tử  của  bố  và  các  giao  tử của mẹ  đã  tạo    ra  nhiều  tổ  hợp NST  khác  nhau  về  nguồn  gốc  NST.  Đó  là  nguyên  nhân  chính  làm  xuất  hiện  các  biến  dị  tổ  hợp  vô  cùng  phong  phú  ở  các  loài  sinh  sản  hữu  tính.
	0,5
0,25

0,25



Câu 2(2điểm):

	Nội dung
	Điểm

	1.  Ngày  nay  khoa  học  đã  khẳng  định,  nhân  tố  di  truyền  theo  quan  niệm  của MenĐen  chính  là  gen,  gen  nằm  trên NST. Trong  tế  bào  sinh  dưỡng NST  tồn  tại  thành  từng  cặp  tương  đồng  nên  gen  cùng  tồn  tại  thành  từng  cặp  tương  ứng. 

-  Cơ  thể  lai F1  mang  một  cặp  gen  dị  hợp  Aa nằm  trên  một  cặp NST  tương  đồng,  các gen  không  trộn  lẫn  vào  nhau  vì  mỗi  gen  nằm  trên  một NST.

-  Trong  quá  trình  phát  sinh  giao  tử , do  sự  phân  li  của  các NST trong  cặp  tương  đồng  khi  đi  về  giao  tử  kéo  theo  sự  phân  li của  các gen  tương  ứng  đã  tạo  ra   hai  loại  giao  tử  với  tỉ  lệ  ngang  nhau 1A: 1a. Trong  giao  tử  NST  tồn  tại  thành  từng  chiếc  nên  gen  cùng  tồn  tại  thành  từng  chiếc.

-  Trong  thụ  tinh, sự  kết  hợp  giữa  các   NST   trong  cặp  tương  đồng  đã  dẫn  đến  sự  tổ  hợp  lại của các  gen tương  ứng  làm  xuất hiện  ở F2 có 4  kiểu  tổ  hợp,  thuộc 3  kiểu  gen  với  tỉ lệ:1:2:1.
2- Số cách sắp xếp ở kì giữa I : 2n-1 = 23 - 1  = 4 cách.

- Các cách sắp xếp:

         +Cách 1:  AABBXX                      + Cách 2: AAbbXX         
                           aabbYY                                         aaBBYY              
         +Cách 3: AABBYY                      + Cách 4:       AAbbYY
                          aabbXX                                                aaBBXX
2. Trên thực tế:

- Sinh ra nhiều nhất là 23 = 8 loại trứng.

	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,5

0,25


Câu 3(1,5điểm):

	1- Nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc cặp đôi bắt buộc giữa các Nuclêôtit có kích thước lớn với Nuclêôtit có kích thước nhỏ, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

 - Trong cấu trúc di truyền, nguyên tắc bổ sung được thể hiện:

+ Trong cấu trúc của ADN: Các nuclêôtit trên hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại.

+ Trong cấu trúc của tARN: Trên những đoạn xoắn kép tạm thời, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô và ngựơc lại.
2- So sánh nguyên tắc tổng hợp ADN và ARN.

+ Giống nhau:

- Nguyên tắc khuôn mẫu: Đều dùng mạch ADN làm mạch khuôn để tổng hợp.

- Nguyên tắc bổ sung. 

+ Khác nhau:

Tổng hợp ADN

Tổng hợp ARN

- Cả hai mạch đơn của ADN dùng làm khuôn mẫu tổng hợp hai phân tử ADN mới.

- Nguyên tắc bổ sung: A mạch khuôn liên kết với T môi trường.

- Nguyên tắc bán bảo toàn: Trong mỗi phân tử ADN con có 1 mạch ADN mẹ, một mạch mới được tổng hợp.

- Chỉ một mạch trong 2 mạch của ADN (một đoạn ADN tương ứng với với một gen) làm mạch khu«n tổng hợp ARN.

- A mạch khuôn liên kết với U môi trường.

- Không có nguyên tắc bán bảo toàn: Mạch ARN được tổng hợp mới hoàn toàn.


	  0,25

0,25

  0,25

0,25

  0,5


Câu 4(1,5điểm):

	Nội dung
	Điểm

	1- Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n). 

- Đặc điểm thể đa bội: Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn, dẫn tới kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.

- Cơ chế phát sinh các thể đa bội do quá trình nguyên phân, giảm phân không bình thường:
+ Quá trình giảm phân và thụ tinh: Trong giảm phân có sự không phân li của tất cả các cặp NST tạo ra giao tử 2n. Trong thụ tinh có sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử n tạo hợp tử 3n, hình thành thể tam bội hoặc sự kết hợp giữa các giao tử 2n với nhau tạo hợp tử 4n hình thành thể tứ bội.
+ Quá trình nguyên phân: ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử 2n, các NST sau khi nhân đôi nhưng không phân li tạo ra tế bào 4n hình thành thể tứ bội.

2 – Tỷ lệ các loại giao tử:  1AA: 4 Aa: 1 aa
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,5




Câu 5 (1.5 điểm ):

	Nội dung
	Điểm

	1- Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai được giải thích như sau:

+ Về phương diện di truyền, các tính trạng số lượng do nhiều gen trội qui định.

+ Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, đặc biệt có các gen lặn biểu hiện 1 số đặc điểm xấu, ở con lai F1 chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện, gen trội át gen lặn, đặc tính xấu không được biểu hiện, vì vậy con lai F1 có nhiều đặc điểm  có lợi.

- Tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần qua nhiều thế hệ dẫn  đến   tỉ  lệ  dị  hợp  giảm,  tỉ  lệ  đồng  hợp  tăng,  Các  gen  lặn  ở  trạng  thái  dị  hợp chuyển  sang  trạng  thái  đồng  hợp  lặn  biểu  hiện  thành  tính  trạng  gây  hại  cho  sinh  vật.
2- Tỷ lệ cây dị hợp 1 cặp gen ở đời F5 = (1/2)5 = 1/32

  - Tỷ lệ cây dị hợp về 2 cặp gen ở đời F5 = 1/32.1/32 = 1/1024.
	0.25

0.25               
0.25

0.25
0.25

0.25


Câu 6 (1,5 điểm ):

	Nội dung
	Điểm

	1 - Quần xã sinh vật là một tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

( HS trình bày như SGK sinh học 9 vẫn được điểm tối đa)

   - Mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã:
+ Quan hệ cùng loài: Hỗ trợ, cạnh tranh

+ Quan hệ khác loài: - Hỗ trợ (Cộng sinh, hội sinh, hợp tác)
                                   - Đối địch (Cạnh tranh, kí sinh, nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác, ức chế cảm nhiễm)
2. 

 (1) Cá -> Thá -> Có -> VSV.

(2) Cá -> Chuét -> Có -> VSV.

 (3) Cỏ -> Châu chấu -> Rắn -> Cú -> VSV.

(4) Cỏ -> Châu chấu -> ếch -> Rắn -> Cú -> VSV.


	0.25

0.25
0,25

0,25
0,5           




Câu 7(1điểm):

	Nội dung
	Điểm

	- Qui ước: gen A qui định quả tròn

                 gen a qui định quả bầu dục 

F2 xuất hiện kiểu hình quả bầu dục có kiểu gen aa, F1 phải có kiểu gen Aa. P quả tròn phải có kiểu gen AA và Aa. 

- Sơ đồ lai P --> F1:  

P: Quả tròn (AA) x Quả bầu dục (Aa)

GP : A                                 1/2A : 1/2 a
               F1: 1/2AA: 1/2 Aa 

                  100% quả tròn
- F1 x F1: 

AA x AA

4AA

Aa x Aa

1AA : 2Aa: 1aa

AA x Aa

2AA : 2 Aa

Aa x AA

2AA : 2 Aa

Tỷ lệ kiểu gen:      9AA : 6Aa : 1aa

Tỷ lệ kiểu hình:    15 quả tròn : 1 quả bầu dục.
	0,25

0,25
0,5


	    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG




	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 - THCS NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian: 150 phút. Ngày thi: 20/3/2014

Đề thi gồm: 01  trang


Câu 1 (1,0 điểm):
Ở đậu Hà Lan, hoa đỏ là tính trạng trội hoàn toàn, hoa trắng là tính trạng lặn. Người ta sử dụng phép lai nào để xác định kiểu gen quy định tính trạng hoa đỏ là thuần chủng hay không thuần chủng? Trình bày nội dung cơ bản của phép lai đó.

Câu 2 (2,0 điểm):
a) Ở một sinh vật, xét hai cặp gen dị hợp (Bb, Dd). Hãy viết các kiểu gen của sinh vật này liên quan đến hai cặp gen trên.
b) Ở người, xét ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau kí hiệu là AaBbDd. Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo giao tử, cặp nhiễm sắc thể Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì tạo ra những loại giao tử nào? Biết trong quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng hoán vị gen, các cặp nhiễm sắc thể (Aa và Dd) giảm phân bình thường.

Câu 3 (1,5 điểm):

Gen B có số liên kết hiđrô là 2340. Mạch thứ nhất của gen có A = T= 180 nuclêôtit và G = 35% số nuclêôtit của mạch.

a) Xác định số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của gen B.

b) Gen B đột biến thành gen b. Hai gen B và b đều tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp 5040 ađênin và 7553 guanin. Xác định loại đột biến trên.
Câu 4 (1,5 điểm):

Nghiên cứu sự di truyền của một bệnh ở một gia đình, người ta lập được sơ đồ phả hệ sau:

        I:                                                                                            : Nữ bình thường         : Nam bình thường

   II:                                                                                           : Nữ bị bệnh                 :  Nam bị bệnh               
       III:

          
a) Bệnh trên do gen trội hay gen lặn quy định? Gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính?

b) Xác định kiểu gen của các thành viên trong gia đình.
c) Nếu nam (6) lấy vợ có kiểu gen giống nữ (7) thì tính theo lý thuyết xác suất cặp vợ chồng này sinh một đứa con bị bệnh là bao nhiêu %? Biết bệnh trên do một gen quy định.

Câu 5 (1,0 điểm):
Kĩ thuật gen là gì? Trình bày các khâu chính trong kĩ thuật chuyển gen mã hóa hoocmôn insulin của người vào vi khuẩn E. coli.

Câu 6 (2,0 điểm): 

a) Thế nào là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu nào?

b) Cho biết đặc điểm sinh thái của các loài cá nuôi ở ao nước ngọt: Mè trắng ăn thực vật nổi, thường sống ở tầng mặt. Mè hoa ăn động vật nổi, thường sống ở tầng mặt. Trắm cỏ ăn thực vật thuỷ sinh, thường sống ở tầng mặt và tầng giữa. Trắm đen ăn thân mềm, thường sống ở tầng đáy. Cá chép ăn tạp, thường sống ở tầng đáy. Trên cơ sở những hiểu biết về sinh thái, em hãy cho biết người ta có thể nuôi tất cả các loại cá trên trong một ao được không? Giải thích.
c) Trong thực tiễn sản xuất, người ta thường sử dụng những biện pháp gì để giảm bớt sự cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật?
Câu 7 (1,0 điểm):
Ở đậu Hà Lan, hai cặp tính trạng màu sắc và hình dạng vỏ hạt do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường qui định, di truyền độc lập với nhau. Cho đậu Hà Lan hạt vàng, vỏ nhăn lai với đậu Hà Lan hạt xanh, vỏ trơn  được 100% cây F1 hạt vàng, vỏ trơn. Cho F1 giao phấn với một cây khác thu được F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ: 3: 3: 1: 1. Biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F2.
---------------------------Hết---------------------------
                                    Họ và tên thí sinh…................................... Số báo danh: …..........................
                                  Chữ kí giám thị 1…......................................Chữ kí giám thị 2…..................…
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9

MÔN: SINH HỌC

Năm học: 2013 - 2014

(Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1, 0 đ)
	* Để xác định  kiểu gen tính trạng trội hoa đỏ người ta thực hiện phép lai phân tích: 

- Nếu kết quả phép lai đồng tính thì tính trạng hoa đỏ đem lai là thuần chủng. Sơ đồ minh họa: AA x aa .

- Nếu kết quả phép lai phân tính thì tính trạng hoa đỏ đem lai là không thuần chủng. Sơ đồ minh họa: Aa x aa. 

* Có thể cho cơ thể mang tính trạng trội hoa đỏ tự thụ phấn:

- Nếu kết quả phép lai đồng tính thì tính trạng hoa đỏ đem lai là thuần chủng. Sơ đồ minh họa: AA x AA.

- Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 3: 1 thì tính trạng hoa đỏ đem lai là dị hợp. Sơ đồ minh họa: Aa x Aa.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(2, 0đ)


	a - Khi hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau thì kiểu gen của cá thể trên là: BbDd.
- Khi một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và một cặp nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì kiểu gen của cá thể là: BbXDXd hoặc DdXBXb.

- Khi chúng cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thì kiểu gen của cá thể trên là: 

+    
[image: image12.wmf]BD

bd

 hoặc 
[image: image13.wmf]Bd

bD


+   
[image: image14.wmf]X
[image: image15.wmf]B

D

X
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 hoặc X
[image: image17.wmf]B
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X
[image: image18.wmf]b
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	0,25

0, 5

0,25
0,25

	
	b. * Các giao tử được tạo ra là: 2 loại trong số 8 loại
ABbD và ad hoặc ABbd và aD hoặc aBbD  và  Ad hoặc aBbd và  AD.
	0,25

0,5

	Câu 3

 (1,5đ )
	a. Xác định số nu từng loại trên mỗi mạch của gen B:
- Số liên kết hiđrô 2A  + 3G = 2340    
- Theo NTBS: A = T= A1+ A2 = A1+ T1= 180 + 180  = 360 (nu) 

                         G = X = 540 (nu) .

- A +G = 360+ 540 = 900 =
[image: image19.wmf]2

N


 - Số nu từng loại trên mỗi mạch của gen là: 

+ A2 = T1= 180 (nu)

+ A1 = T2= 180 (nu)

+ G1 =  X2 = 35%×900 = 315 (nu)

+ G2 = G -  G1 = 540 - 315 = 225 (nu) = X1
b. Xác định loại đột biến:

- Số nu loại A môi trường nội bào cung cấp cho hai gen B và b nhân đôi là:

(Agen B + Agen b)×(23 - 1) = (360 + Agen b)×7 =5040 => Agen b = 360

- Số nu loại G môi trường nội bào cung cấp cho hai gen B và b nhân đôi là:

(Ggen B + Ggen b)×(23 - 1) = (540 + Ggen b)×7 = 7553 => Ggen b = 539

- Số nu từng loại của gen b là: A = T =360; G = X =539. 

- Dạng đột biến trên là: Mất một cặp nucleotit- mất một cặp G -X
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(1,5đ)
	a. Bố (4) bình thường x Mẹ (5) bình thường => con gái (7) mắc bệnh:
+ Con sinh ra có kiểu hình khác với bố mẹ
+ Bệnh do gen lặn quy định.

+ Bệnh trên do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- Quy ước: gen A- bình thường, gen a- mắc bệnh.

b. Xác định kiểu gen của các thành viên trong gia đình:

+) Kiểu gen của người (3) và (7) đều là aa.

+) Kiểu gen của người (1), (2), (4) và (5) đều là Aa.

+) Kiểu gen của người (6) là AA hoặc Aa.

c. Xác suất sinh một con bị bệnh:

- Kiểu gen của người (4) và (5) đều là Aa sinh ra người con trai (6) bình thường có kiểu gen AA hoặc Aa với tỉ lệ tương ứng là: 


[image: image20.wmf]3

1

AA: 
[image: image21.wmf]3

2

Aa

- Xác suất sinh một con bị bệnh là: 

   P    ♂
[image: image22.wmf]3

2

Aa × ♀ aa

  F1           
[image: image23.wmf]3

1

aa

-Vậy xác suất cặp vợ chồng trên sinh con bị bệnh chiếm tỉ lệ 
[image: image24.wmf]»

 33,33%
	0,25
0,25

0,25

0,25

0, 25

0,25

	Câu 5

(1,0đ)
	* Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

* Các khâu:

- Khâu 1:Tách ADN chứa gen mã hóa insulin của tế bào người, tách plasmit khỏi vi khuẩn E.coli.

- Khâu 2: Dùng enzim cắt ADN (gen mã hóa insulin) của tế bào người và cắt ADN thể truyền ở vị trí xác định. Dùng enzim nối đoạn ADN (gen mã hóa insulin) vào ADN thể truyền tạo ADN tái tổ hợp .

- Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào vi khuẩn E.coli, tạo điều kiện cho ADN tái tổ hợp được hoạt động.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(2,0đ)
	a. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

- Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.

- Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu : sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
b. Có thể nuôi các loài cá trên trong 1 ao vì: 

+ Các loài trên có sự thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau, các loài sống ở các tầng nước khác nhau.

+ Nhu cầu về thức ăn của các loài cá trên khác nhau => không diễn ra sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn.

c.  Trong trồng trọt: 
+ Trồng cây với mật độ thích hợp, kết hợp với tỉa thưa cây, chăm sóc đầy đủ tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt.

+ Có thể trồng các cây ở các tầng khác nhau (cây ưa sáng ở tầng trên và cây ưa bóng ở tầng dưới)

- Trong chăn nuôi: 

+ Khi đàn quá đông nhu cầu về thức ăn, nơi ở trở nên thiếu hụt, môi trường bị ô nhiễm …ta cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng kết hợp với vệ sinh môi trường sạch sẽ tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0, 25

0,25

	Câu 7

(1,0đ)
	* Xác định kiểu gen của P và F1:

- Vì P khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, F1 toàn hạt vàng, vỏ trơn => P thuần chủng ; hạt vàng, vỏ trơn là trội hoàn toàn so với hạt xanh, vỏ nhăn và F1 dị hợp hai cặp gen.

- Qui ước gen: Gen A- hạt vàng.                   Gen B - vỏ trơn.

                         Gen a- hạt xanh.                    Gen b- vỏ nhăn.

P thuần chủng => Kiểu gen hạt vàng, vỏ nhăn: AAbb.

                              Kiểu gen hạt xanh, vỏ trơn: aaBB.

- Sơ đồ lai:           P:  Hạt vàng, vỏ nhăn      x    Hạt xanh, vỏ trơn

                                          AAbb                                aaBB

                             G:            Ab                                     aB

                              F1:                          AaBb  (Hạt vàng,vỏ trơn)

* F2 có tỉ lệ 3: 3: 1: 1 = 8 tổ hợp = 4 loại giao tử  x 2 loại giao tử

Mà F1 có kiểu gen : AaBb.Vậy cây khác có kiểu gen là : Aabb hoặc aaBb
- Sơ đồ lai   1:  F1 AaBb( hạt vàng, vỏ trơn)  x  Aabb( hạt vàng, vỏ nhăn) 

- Sơ đồ lai 2:  F1 AaBb (hạt vàng, vỏ trơn)  x  aaBb (hạt xanh, vỏ trơn)

	 0,25

0,25

0,25

0,25
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LỚP 9 - THCS NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian: 150 phút. Ngày thi: 20/3/2014

Đề thi gồm: 01  trang


Câu 1 (1.5 điểm)
1. Trong phép lai hai cặp tính trạng, cần có những điều kiện gì để thế hệ lai F2 có tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ (9 : 3 : 3 : 1)?

2. Thực hiện phép lai P : AaBbDdEe  x AaBbDdEe. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội hoàn toàn. Ở thế hệ lai F1, hãy xác định: số loại kiểu gen, số loại kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội và một tính trạng lặn.
Câu 2 (1.5 điểm)
1. Đối với những loài sinh sản hữu tính, những quá trình sinh học nào xảy ra ở cấp độ tế bào đảm bảo con cái sinh ra giống bố mẹ? Trình bày ý nghĩa của các quá trình sinh học đó.
2. Một tế bào mầm của một loài động vật đã nguyên phân 3 lần liên tiếp trước khi giảm phân để hình thành tinh trùng. Trong các tinh trùng tạo ra từ tế bào mầm nói trên thấy có 608 NST. Các quá trình phân bào diễn ra bình thường. Xác định bộ NST 2n của loài động vật nói trên.
Câu 3 (2.0 điểm)

1. Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

2. Trình bày những nguyên tắc trong quá trình tự nhân đôi của ADN và quá trình tổng hợp ARN.
Câu 4 (1.5 điểm)
1. Làm thế nào để nhận biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến? Tại sao đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường là có hại cho bản thân sinh vật? 

2. Hiện tượng gì xảy ra khi 1 gen bị mất đi 2 liên kết Hiđrô?

3. Giả sử một gen bị đột biến làm gen ngắn bớt đi 6,8 Ǻ (Ăngxtơrông) và mất đi 5 liên kết Hiđrô. Hãy chỉ rõ đây là dạng đột biến gen gì?

Câu 5 (1.0 điểm)
Khi nghiên cứu bộ NST của một thai nhi, người ta thấy NST giới tính gồm 3 NST giống nhau. Hãy xác định giới tính của thai nhi và giải thích cơ chế hình thành bộ NST của thai nhi.
Câu 6 (1.5 điểm)
Trên một thảo nguyên cỏ gấu là thức ăn của bọ rùa, châu chấu, sâu ăn lá; chuột sử dụng cỏ gấu, bọ rùa, châu chấu, sâu ăn lá làm nguồn thức ăn. Một nhà sinh thái học thực hiện các nghiên cứu sau :

1. Khảo sát quần thể cỏ gấu (sinh sản vô tính) đã xác định được mật độ của quần thể là 
5 cây/m2. Giả sử mỗi cây cỏ mẹ tạo ra 30 cây con trong một năm. Theo lý thuyết  mật độ quần thể cỏ gấu  là bao nhiêu cây/m2  sau thời gian 1 năm, 2 năm, 9 năm? Trong thực tế, mật độ quần thể cỏ gấu có tăng lên mãi như vậy không và giải thích?
2. Chọn hai lô đất như nhau, sử dụng lưới ngăn chuột quây kín một lô đất. Sau một thời gian, số lượng cỏ gấu ở hai lô đất sẽ thay đổi như thế nào và giải thích? (Giả sử điều kiện ngoại cảnh tương đối ổn định).
Câu 7 (1.0 điểm)
Ở một quần thể đậu Hà Lan, có các cây mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp theo tỉ lệ 
(3AA : 2Aa). Nếu cho các cây này tự thụ phấn, sau hai thế hệ tỷ lệ cây có kiểu gen đồng hợp trội  là bao nhiêu?

---------------Hết---------------

Họ và tên thí sinh: …………………………….  Số báo danh: ..................

Chữ kí giám thị 1: ……………… … Chữ kí giám thị 2: …………………
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG


Hướng dẫn chấm

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 - THCS. NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút
 Ngày thi 24/3/2015




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	1. Điều kiện cần để cho tỉ lệ phân li kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1.

Bố mẹ thuần chủng; Hai cặp gen quy định 2 tính trạng phải phân li độc lập; Tính trạng trội hoàn toàn; Số lượng cá thể con lai phải đủ lớn ...........................................................................

2.

- Số loại kiểu gen là : 34 = 81 ...................................................
- Số loại kiểu hình là : 24 = 16 ...................................................
- Tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ ở F1: 1 - (3/4)4 = 175/256 ............
- Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn:

   [(3/4)3x(1/4)]x4 = 27/64 ............................................................
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	2
(1,5 điểm)
	1. 
* Những quá trình sinh học: Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh ...............................................................................................

* Ý nghĩa của các quá trình sinh học:
- Quá trình nguyên phân: Duy trì ổn định bộ NST trong sự lớn lên của cơ thể và ở những loài sinh sản vô tính ........................
- Quá trình giảm phân: Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở những loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp .....................................................................................
- Quá trình thụ tinh: Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở những loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp ..........................................................................................

2. Xác định bộ NST 2n của loài:
Một tế bào mầm nguyên phân 3 lần tạo ra: 23= 8 
Số tinh trùng tạo ra sau giảm phân: 8×4= 32 
Bộ NST đơn bội ở tinh trùng: 608:32= 19 
Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n=19 x 2=38 ……………………..
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ

	3
(2 điểm)
	1.ADN có tính đặc thù và đa dạng :

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN được chi phối chủ yếu do ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với 4 loại đơn phân: A, T, G, X .....................................................................................

- Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại nucleotit...................................... ......................

- Những cách sắp xếp khác nhau của 4 loại nucleotit tạo nên tính đa dạng của ADN.............................................................
2. Những nguyên tắc trong quá trình tự nhân đôi của ADN và quá trình tổng hợp ARN:

* Trong quá trình tự nhân đôi của ADN:

- Nguyên tắc bổ sung : Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nucleotit ở mạch khuôn liên kết với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X .................. .

- Nguyên tắc giữ lại một nửa( bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ(mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới................................................................................

- Nguyên tắc khuôn mẫu: Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ ...................................................................................

* Trong quá trình tổng hợp ARN:

- Nguyên tắc bổ sung: Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành từng cặp: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.....................

- Nguyên tắc khuôn mẫu: ARN được tổng hợp dựa vào một mạch đơn của gen( Mạch khuôn).............................................
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	4
(1,5 điểm)
	1. 
* Cách  nhận  biết 1 biến dị là thường biến hay đột biến: Thường biến mang tính chất đồng loạt, định hướng, có lợi, không di truyền còn đột biến mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc có hại, di truyền ...........................................................

* Các đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì:  Khi xuất hiện nó phá vỡ tính thống nhất, hài hoà vốn có trong kiểu gen của sinh vật ( gây ra rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin và sự biểu hiện kiểu hình ở sinh vật ..............................
2. Khi một gen bị đột biến  làm mất đi 2 liên kết Hyđrô thì có thể có các trường hợp sau:

         - Đột biến làm mất đi 1 cặp A – T ………………………
         - Đột biến thay 2 cặp G – X bằng 2 cặp A – T …………..
3. Đột biến làm gen bị ngắn đi => đây là đột biến mất cặp Nuclêôtit ………………………………………………………
    Số cặp Nuclêôtit bị mất là: 6,8 : 3,4 = 2 cặp = 4 (Nuclêôtit)

            Ta có : 
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    Vậy đột biến trên là đột biến mất 1 cặp A – T và 1 cặp G – X
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25đ

0,25đ

	5
(1,0 điểm)
	Giới tính của thai nhi: 3 NST giới tính giống nhau chỉ có thể là XXX --> giới tính của thai nhi là nữ ...........................................
Cơ chế hình thành:
* Rối loạn giảm phân ở quá trình sinh trứng ............................
   Do rối loạn giảm phân khi hình thành giao tử ở người mẹ, cặp NST giới tính không phân li tạo giao tử có 2 NST X. Khi thụ tinh giao tử mang 2 NST X kết hợp với giao tử mang NST X của bố sẽ tạo ra hợp tử XXX .....................................................
* Rối loạn giảm phân II ở quá trình phát sinh tinh trùng: ở giảm phân II NST kép XX không phân li, tạo tinh trùng chứa 2 NST X. Khi thụ tinh kết hợp với tế bào trứng X sẽ tạo ra hợp tử XXX
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	6
(1,5 điểm)
	1. Mật độ quần thể cỏ gấu sau 1 năm là 150 cây, sau 2 năm là  

5 x 302  cây/m2, sau 9 năm là 5 x 309 cây/m2……………………
* Trong thực tế mật độ quần thể không thể tăng lên mãi. Vì: Khi mật độ tăng đến mức tối đa, điều kiện sống bắt đầu thiếu, sẽ dẫn đến cạnh tranh cùng loài, số lượng cá thể sẽ giảm xuống đến mức cân bằng ………………………………………………

2. Lô đất được quây kín bằng lưới ngăn chuột số lượng cỏ gấu sẽ suy giảm, lô đất không được quây bằng lưới ngăn chuột rất ít thay đổi. Vì lô đất được quây kín bằng lưới ngăn chuột số lượng cỏ gấu sẽ suy giảm do số lượng bọ rùa, châu chấu, sâu ăn lá phát triển mạnh ………………………………. ………………
	1,0 đ

0,25 đ
0,25 đ

	7

(1 điểm)
	- Khi cho cây có kiểu gen AA tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gen AA không đổi qua các thế hệ .........................................................
- Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ kiểu gen Aa trong quần thể thay đổi ở F2 là:

          Aa = 
[image: image27.wmf]2

5

  x   
[image: image28.wmf]2

1

2

æö

ç÷

èø

 =  
[image: image29.wmf]1

10

 ……………………………..
          Aa =  aa = 
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